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Quyết định 

của bộ trưởng bộ giao thông vận tảI số 4352/QĐ-BGTVT 
ngày 18 tháng 12 năm 2001 ban hành quy chế quản lý 
sát hạch cấp giấy phép láI xe cơ giới đường bộ

Bộ trưởng bộ giao thông vận tải

- Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001;

- Căn cứ Nghị định 22/CP ngày 22/3/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;

- Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ pháp chế - Vận tải và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Lao động,

Quyết định

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ”.,

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2002 và thay thế cho Quyết định 2597/1998/QĐ-BGTVT ngày 19/10/1998 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ TCCB-LĐ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - vận tải, Cục trưởng Cục đường bộ VN, Giám đốc Sở GTVT, GTCC và Thủ trưởng các Cơ quan, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quy chế 

quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4352/QĐ-BGTVT 
ngày 18 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

Chương I
Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Bản Quy chế này quy định về quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (SHCGPLX) áp dụng thống nhất đối với các Ban quản lý SHCGPLX, các Trung tâm SHCGPLX và các Cơ sở đào tạo lái xe (ĐTLX) trong phạm vi cả nước.

- Quy định này không áp dụng đối với công tác quản lý SHCGPLX của ngành Công an và Quân đội làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.

Điều 2. Các thuật ngữ

1. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới):

Là các loại xe di chuyển trên đường bộ bằng sức kéo của động cơ do người điều khiển, bao gồm:

Mô tô 2 hoặc 3 bánh, xe máy; xích lô máy, xe lam 3 bánh.

¤ tô các loại: ¤ tô con, ô tô tải, ô tô khách, ô tô chuyên dùng, sơ mi rơ moóc.

Máy kéo bánh lốp và các loại cần cẩu bánh lốp tự hành trên đường bộ.

2. Giấy phép lái xe (GPLX):

Là chứng chỉ cấp cho người điều khiển xe cơ giới (người lái xe) để được phép lái một hoặc một số loại xe cơ giới.

3. Thời gian hành nghề lái xe:

Là thời gian người có GPLX đã lái loại xe ghi trong GPLX

4. Lái xe chuyên nghiệp:

Là người lái xe sinh sống bằng nghề lái xe.

5. Lái xe không chuyên nghiệp:

Là người lái xe không sinh sống bằng nghề lái xe.

6. Khái niệm cấp GPLX:

Bao gồm: Cấp mới, đổi, khôi phục và thu hồi GPLX.

Chương II
Hệ thống giấy phép láI xe

Điều 3. Phân hạng Giấy phép lái xe

1. Hạng A1: Cấp cho người lái xe để điều khiển xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3.

2. Hạng A2: Cấp cho người lái xe để điều khiển xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên và các loại xe quy định cho GPLX hạng A1.

3. Hạng A3: Cấp cho người lái xe để điều khiển các loại môtô 3 bánh, bao gồm cả xe lam, xích lô máy và các loại xe quy định cho GPLX hạng A1.

4. Hạng A4: Cấp cho người lái xe để điều khiển các loại máy kéo có tải trọng kéo đến 1000 kg.

5. Hạng B1: Cấp cho người lái xe không chuyên nghiệp để điều khiển:

- ¤ tô chở người đến 9 chỗ ngồi kể cả chỗ ngồi cho người lái;

- ¤ tô tải, kể cả ôtô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg;

- Máy kéo kéo 1 rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

6. Hạng B2: Cấp cho người lái xe chuyên nghiệp để điều khiển:

- ¤ tô chở người đến 9 chỗ ngồi kể cả chỗ ngồi cho người lái.

- ¤ tô tải, kể cả ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

- Máy kéo kéo 1 rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

- ¤ tô cần cẩu bánh lốp có sức nâng thiết kế dưới 3.500 kg.

- Các loại xe quy định cho Giấy phép lái xe hạng B1.

7. Hạng C: Cấp cho người lái xe chuyên nghiệp để điều khiển:

- ¤ tô tải, kể cả ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên.

- Đầu kéo, máy kéo kéo 1 rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên.

- ¤ tô cần cẩu bánh lốp có sức nâng thiết kế từ 3.500 kg trở lên.

- Các loại xe quy định cho GPLX Hạng B1, B2.

8. Hạng D: Cấp cho người lái xe chuyên nghiệp để điều khiển:

- ¤ tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi kể cả chỗ ngồi cho lái xe.

- Các loại xe quy định cho GPLX Hạng B1, B2, C. 

9. Hạng E: Cấp cho người lái xe chuyên nghiệp để điều khiển

- ¤ tô chở người trên 30 chỗ ngồi kể cả chỗ ngồi cho người lái.

- Các loại xe quy định cho GPLX Hạng B1, B2, C, D.

10. Người có GPLX Hạng B1, B2, C, D, E được phép điều khiển các loại xe tương ứng kéo thêm 1 rơ moóc có trọng tải thiết kế không quá 750 kg.

11. Hạng F: Cấp cho người đã có GPLX Hạng B2, C, D, E để điều khiển các loại xe tương ứng có kéo rơ moóc trọng tải thiết kế lớn hơn 750 kg, được quy định cụ thể như sau:

- Hạng FB2: Cấp cho người điều khiển ô tô tải được quy định tại GPLX Hạng B2 có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho GPLX Hạng B1, B2.

- Hạng FC: Cấp cho người điều khiển ô tô được quy định tại GPLX Hạng C có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, FB2.

- Hạng FD: Cấp cho người điều khiển ô tô được quy định tại GPLX Hạng D có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho GPLX Hạng B1, B2, C, D, FB2, FC. 

- Hạng FE: Cấp cho người điều khiển ô tô được quy định tại GPLX Hạng E có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho GPLX Hạng B1, B2, C, D, E, FB2, FC, FD.

12. Giấy phép cấp cho người điều khiển các loại xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ có văn bản quy định riêng.

13. Giấy phép lái xe do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải duyệt mẫu và giao Cục ĐBVN in, phát hành, hướng dẫn và quản lý việc cấp và sử dụng GPLX trong phạm vi cả nước.

Điều 4. Thời hạn của giấy phép lái xe.

1. Hạng A1, A2, A3: không thời hạn

Khi cấp GPLX Hạng A2 cho người điều khiển mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên phải theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ về đối tượng được sử dụng loại xe này.

2. Hạng B1: 5 năm.

3. Hạng A4, B2, C, D, E và Hạng F: 3 năm.

Điều 5. Quản lý và sử dụng giấy phép lái xe

1. Người có GPLX chỉ được lái loại xe quy định ghi trong GPLX.

2. Giấy phép lái xe phải mang theo người khi lái xe.

3. Giấy phép lái xe có thể bị thu hồi có thời hạn hoặc vĩnh viễn theo quy định của Chính phủ.

4. Người có GPLX không chuyên nghiệp muốn lái xe chuyên nghiệp và người có nhu cầu nâng hạng GPLX phải dự khoá bổ túc và sát hạch để được cấp GPLX mới.

5. 30 ngày trước khi GPLX hết hạn, người có GPLX phải làm đơn xin đổi kèm theo Giấy chứng nhận sức khoẻ theo quy định, gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xin cấp lại.

6. Khi đổi hoặc nâng hạng GPLX thì cơ quan cấp GPLX mới cắt góc GPLX cũ và giao cho người lái xe lưu giữ. 

7. Trường hợp người có GPLX chuyển vùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, cơ quan cấp GPLX nơi người lái xe chuyển đến làm thủ tục ghi nhận để theo dõi quản lý. GPLX chuyển đến được tiếp tục sử dụng.

8. Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam hoặc người nước ngoài lái xe đăng ký ở nước ngoài vào Việt Nam có giấy phép lái xe (hoặc bằng) quốc tế hay quốc gia, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam phải làm thủ tục xin đổi GPLX tương ứng của Việt Nam. Trong trường hợp các Điều ước quốc tế về GPLX Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia có quy định khác quy chế này thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó.

9. Giấy phép lái xe Hạng A1, A2 do ngành Công an cấp trước ngày 1/8/1995, bằng lái xe và GPLX do ngành Giao thông vận tải cấp trước ngày 1/1/2002 vẫn có hiệu lực sử dụng theo thời hạn ghi trên GPLX hoặc bằng lái xe.

Chương III
Sát hạch và cấp Giấy phép láI xe

Điều 6. Tổ chức, nội dung và quy trình sát hạch cấp GPLX.

1. Việc sát hạch để cấp GPLX ô tô phải thực hiện tại các Trung tâm sát hạch cấp GPLX (sau đây gọi là Trung tâm sát hạch).

2. Giao Cục đường bộ Việt Nam quy định nội dung và quy trình sát hạch lái xe.

Điều 7. Điều kiện để được sát hạch cấp GPLX

1. Đối với người dự sát hạch cấp GPLX lần đầu:

a. Người Việt Nam xuất trình Giấy chứng minh nhân dân; người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

b. Có tuổi đời và đủ sức khỏe theo quy định tại Điều 55 Luật Giao thông đường bộ.

c. Đã tốt nghiệp khoá đào tạo lái xe theo chương trình quy định tại cơ sở đào tạo lái xe.

d. Nộp đủ hồ sơ theo quy định.

2. Đối với người dự sát hạch nâng hạn GPLX

a. Người dự sát hạch nâng hạng GPLX ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 7 còn phải có thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn theo GPLX hiện có như sau:

- Đối với người dự sát hạch nâng hạng GPLX kế tiếp (từ hạng B1 lên Hạng B2, Hạng B2 lên Hạng C, Hạng C lên Hạng D, Hạng D lên Hạng E, và từ các hạng GPLX lên hạng F tương ứng) phải có thời gian đủ 1 năm và phải có 25.000 km lái xe an toàn.

- Đối với người dự sát hạch nâng hạng GPLX vượt một hạng (từ Hạng B2 lên Hạng D, Hạng C lên Hạng E) phải có thâm niên đủ 2 năm và phải có 50.000 km lái xe an toàn.

b. Thủ trưởng đơn vị, cơ quan, tổ chức xác nhận thâm niên và số km lái xe an toàn cho người lái xe và chịu trách nhiệm về sự xác nhận của mình. Trường hợp người lái xe chính là chủ xe hoặc xe của hộ gia đình  thì có bản cam kết đảm bảo đủ thâm niên và số km lái xe an toàn. Riêng GPLX Hạng B1 xin bổ túc lên Hạng B2 do người lái xe tự khai và chịu trách nhiệm, không phải xin xác nhận thâm niên và số km lái xe an toàn.

3. Đối với thí sinh vắng mặt hoặc trượt kỳ sát hạch trước liền kề phải có thêm biên bản xác nhận của Hội đồng sát hạch hoặc Tổ sát hạch kỳ trước.

Điều 8. Trung tâm sát hạch cấp Giấy phép lái xe (Trung tâm sát hạch)

1. Trung tâm sát hạch được phân loại như sau:

- Trung tâm sát hạch loại 1: Sát hạch cấp GPLX tất cả các hạng.

- Trung tâm sát hạch loại 2: Sát hạch cấp GPLX đến hạng C.

- Trung tâm sát hạch loại 3: Sát hạch cấp GPLX các hạng từ A1 đến A4.

2. Trung tâm sát hạch là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng.

3. Trách nhiệm Trung tâm sát hạch:

- Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện và thiết bị kiểm tra chấm điểm theo quy định để thực hiện các kỳ sát hạch đạt kết quả khách quan, chính xác.

- Phối hợp và tạo mọi điều kiện để các Cơ sở ĐTLX đưa học viên đến ôn luyện và các Hội đồng sát hạch tổ chức sát hạch thuận tiện, đúng kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch thu, chi hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Thực hiện các dịch vụ phục vụ cho hoạt động của Trung tâm sát hạch.

- Đảm bảo an toàn cho các kỳ sát hạch lái xe.

- Lưu giữ hồ sơ sát hạch theo quy định.

4. Trung tâm sát hạch được nối mạng thông tin quản lý với các cơ quan quản lý sát hạch và các cơ sở đào tạo lái xe.

Điều 9. Cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe

1. Cơ quan quản lý sát hạch cấp GPLX (Ban quản lý sát hạch): Là một hệ thống quản lý thống nhất về nghiệp vụ chuyên môn, giúp việc cho Cục trưởng Cục ĐBVN (Ban quản lý sát hạch cấp Cục) và Giám đốc Sở GTVT, GTCC (Ban quản lý sát hạch cấp Sở).

2. Ban quản lý phương tiện và người lái xe của Cục ĐBVN thực hiện chức năng của Ban quản lý sát hạch cấp Cục.

3. Phòng Quản lý phương tiện và Người lái xe của Sở thực hiện chức năng của Ban quản lý sát hạch cấp Sở. Nơi nào chưa có phòng quản lý phương tiện người lái thì Giám đốc Sở giao cho một phòng nghiệp vụ thực hiện chức năng của Ban quản lý sát hạch cấp Sở.

Điều 10. Nhiệm vụ của Ban quản lý sát hạch cấp Cục

1. Nghiên cứu xây dựng hệ thống các văn bản pháp quy về SHCGPLX để Cục trưởng Cục ĐBVN ký ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Bộ trưởng Bộ GTVT ký ban hành và tham mưu cho Cục trưởng Cục ĐBVN chỉ đạo thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

2. Nghiên cứu hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý nghiệp vụ và các ấn chỉ chuyên ngành phục vụ tổ chức và quản lý công tác SHCGPLX, trình cấp có thẩm quyền ký ban hành áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước.

3. Tổ chức nghiên cứu chương trình ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ tổ chức, quản lý công tác SHCGPLX; Thiết lập hệ mạng thông tin kết nối Ban quản lý sát hạch cấp Cục với các Trung tâm sát hạch và các Ban quản lý sát hạch cấp Sở.

4. Tham mưu cho Cục trưởng Cục ĐBVN:

- Chỉ đạo về nghiệp vụ, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các Trung tâm sát hạch theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ đối với Ban quản lý sát hạch cấp Sở.

- Xây dựng kế hoạch nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và trực tiếp quản lý đội ngũ sát hạch viên thuộc Ban quản lý sát hạch Cục.

- Tổ chức sát hạch cấp GPLX đối với học viên tại các cơ sở đào tạo lái xe được Bộ GTVT giao Cục ĐBVN quản lý.

- Xây dựng chương trình, chỉ đạo, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ sát hạch lái xe trong cả nước.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan SHCGPLX do Cục trưởng Cục ĐBVN phân công.

Điều 11. Nhiệm vụ của Ban quản lý sát hạch cấp Sở

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở GTVT, GTCC trong việc

- Tổ chức thực hiện các quy định và hướng dẫn về nghiệp vụ SHCGPLX của Bộ GTVT và Cục ĐBVN.

- Xây dựng kế hoạch nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và trực tiếp quản lý đội ngũ sát hạch viên thuộc Ban quản lý sát hạch cấp Sở.

- Xây dựng Trung tâm sát hạch ở địa phương.

- Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Trung tâm sát hạch thuộc địa phương.

- Triển khai nối mạng thông tin với Trung tâm sát hạch và với CĐBVN.

- Tổ chức các kỳ sát hạch đối với học viên học tại các cơ sở đào tạo do Sở quản lý. Trường hợp việc sát hạch được tổ chức tại Trung tâm sát hạch không thuộc quyền quản lý trực tiếp thì Ban quản lý sát hạch cấp Sở chủ động liên hệ với Trung tâm sát hạch phù hợp để tổ chức kỳ sát hạch.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan SHCGPLX do Giám đốc Sở GTVT, GTCC phân công.

Điều 12. Trình tự tổ chức kỳ sát hạch cấp GPLX

1. Công tác chuẩn bị:

a. Đối với kỳ SHCGPLX hạng A1, A2:

Ban quản lý sát hạch có nhiệm vụ:

- Tiếp nhận danh sách học viên đề nghị sát hạch

- Rà soát danh sách thí sinh dự sát hạch theo quy định tại Điều 7 nói trên.

- Làm văn bản trình Cục trưởng Cục ĐBVN hoặc Giám đốc Sở GTVT, GTCC duyệt và ra quyết định tổ chức kỳ sát hạch; thành lập Tổ sát hạch.

b. Đối với kỳ SHCGPLX các hạng A3, A4, B1, B2, C, D, E, F.

Ban quản lý sát hạch:

- Tiếp nhận báo cáo danh sách học viên, dự kiến lịch sát hạch và thông báo cho cơ sở đào tạo.

- Rà soát danh sách thí sinh dự sát hạch theo quy định tại Điều 7 nói trên.

- Làm văn bản trình Cục Trưởng Cục ĐBVN hoặc Giám đốc Sở GTVT, GTCC duyệt và ra quyết định tổ chức kỳ sát hạch, thành lập Hội đồng sát hạch và tổ sát hạch.

2. Tổ chức kỳ sát hạch: 

- Ban quản lý sát hạch chỉ đạo Hội đồng sát hạch và Tổ sát hạch tổ chức kỳ sát hạch theo nội dung và quy trình sát hạch do Cục ĐBVN quy định.

- Kết thúc kỳ sát hạch, thí sinh không đạt yêu cầu được sát hạch lại một lần đối với các môn chưa đạt, do cùng một Ban quản lý sát hạch tổ chức. Nếu sát hạch lại vẫn không đạt thì kết quả của lần sát hạch trước không còn giá trị. 

3. Công nhận kết quả sát hạch:

Ban quản lý sát hạch có nhiệm vụ:

- Rà soát và tổng hợp kết quả kỳ sát hạch.

- Làm văn bản trình Cục trưởng Cục ĐBVN hoặc Giám đốc Sở GTVT, GTCC ra quyết định công nhận trúng tuyển và cấp GPLX cho thí sinh trúng tuyển chậm nhất sau 15 ngày khi có quyết định trúng tuyển. 

Điều 13. Hội đồng sát hạch cấp giấy phép lái xe

1. Hội đồng sát hạch:

- Hội đồng sát hạch do Cục trưởng Cục ĐBVN hoặc Giám đốc Sở GTVT, GTCC thành lập.

- Hội đồng làm việc theo nguyên tắc đa số, kết luận của Hội đồng sát hạch có giá trị khi có ít nhất 4/5 số thành viên tham gia.

- Kết thúc kỳ sát hạch Hội đồng sát hạch tự giải thể.

2. Thành phần của Hội đồng sát hạch

a. Chủ tịch Hội đồng: Đại diện Ban quản lý sát hạch hoặc người được Cục trưởng Cục ĐBVN hoặc Giám đốc Sở GTVT, GTCC uỷ quyền.

b. Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Thủ trưởng cơ sở đào tạo lái xe

- Giám đốc Trung tâm sát hạch

c. Uỷ viên thường trực: Tổ trưởng Tổ sát hạch

d. Uỷ viên thư ký: Trưởng phòng (Ban) đào tạo của cơ sở đào tạo lái xe.

3. Nhiệm vụ của Hội đồng sát hạch:

- Chỉ đạo kiểm tra và yêu cầu hoàn thiện các điều kiện tổ chức kỳ sát hạch.

- Phân công và sắp xếp lịch sát hạch.

- Phổ biến, hướng dẫn quy chế, nội quy sát hạch và các quy định cần thiết cho các sát hạch viên.

- Tổ chức kỳ sát hạch theo quy định.

- Lập biên bản xử lý các vi phạm quy chế sát hạch theo quyền hạn được giao và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

- Tổng hợp kết quả kỳ sát hạch và ký xác nhận biên bản. Gửi lưu trữ các văn bản, tài liệu của kỳ sát hạch tại cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe và Ban quản lý sát hạch.

Điều 14. Tổ sát hạch

1.Tổ sát hạch

- Tổ sát hạch do Cục trưởng Cục ĐBVN hoặc Giám đốc Sở GTVT, GTCC thành lập.

- Tổ sát hạch chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng sát hạch. Tổ sát hạch cấp GPLX hạng A1, A2 chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban quản lý sát hạch.

- Kết thúc kỳ sát hạch tổ sát hạch tự giải thể.

2. Thành viên của Tổ sát hạch

Tổ sát hạch gồm tổ trưởng và các sát hạch viên, là người thuộc quyền quản lý của Cục ĐBVN hoặc Sở GTVT, GTCC hoặc Trung tâm sát hạch hoặc cơ sở đào tạo lái xe.

3. Tiêu chuẩn của sát hạch viên

- Có tư cách đạo đức tốt.

- Trình độ văn hoá: tốt nghiệp phổ thông trung học

- Có GPLX tương ứng với hạng xe sát hạch ít nhất 1 năm

- Được tập huấn về nghiệp vụ sát hạch và được Cục trưởng Cục ĐBVN cấp thẻ sát hạch viên 

4. Nhiệm vụ của Tổ sát hạch

- Kiểm tra phương tiện, dụng cụ thiết bị chấm điểm, trường thi, phương án bảo vệ và an toàn.

- Phổ biến, kiểm tra thí sinh chấp hành quy định và nội quy sát hạch.

- Sát hạch thí sinh theo nội dung và quy trình quy định.

- Lập biên bản, xử lý các trường hợp vi phạm nội quy theo quyền hạn được giao, hoặc báo cáo để Hội đồng sát hạch giải quyết.

- Chấm thi và tổng hợp kết quả, đánh giá kỳ sát hạch để báo cáo Hội đồng sát hạch hoặc Ban quản lý sát hạch (đối với sát hạch cấp GPLX hạng A1, A2) để giải quyết.

5. Các sát hạch viên chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả chấm thi. Tổ trưởng Tổ sát hạch chịu trách nhiệm chung về kết quả kỳ sát hạch.

6. Sát hạch viên khi thi hành nhiệm vụ phải mặc đồng phục theo quy định.

Điều 15. Hồ sơ xin tham gia sát hạch cấp giấy phép lái xe

- Đơn xin dự sát hạch cấp GPLX

- Giấy chứng nhận sức khoẻ theo quy định

- Chứng chỉ tốt nghiệp khoá đào tạo, bổ túc nâng hạng GPLX (trừ GPLX các hạng A1, A2)

- Đối với nâng hạng GPLX phải có xác nhận về thời gian và km lái xe an toàn.

- Đối với người thi lại phải có biên bản xác nhận kết quả sát hạch trước đó.

Điều 16. Phân cấp về sát hạch cấp GPLX và đổi GPLX

1. Cục ĐBVN

a. Chỉ đạo, quản lý và hướng dẫn nghiệp vụ về sát hạch cấp GPLX trong phạm vi toàn quốc.

b. Tổ chức sát hạch cấp GPLX cho học viên học tại các cơ sở đào tạo do Cục quản lý.

c. Đổi GPLX cho người lái xe thuộc các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, đoàn thể và các tổ chức quốc tế, ngoại giao đóng tại Hà Nội.

2. Sở Giao thông vận tải, GTCC

Tổ chức thực hiện các công việc về sát hạch cấp GPLX trong phạm vi địa phương trừ các đối tượng quy định tại khoản 1 điều này. 

Điều 17. Báo cáo về công tác sát hạch cấp GPLX

Hàng năm, vào tháng 1 và tháng 7, các cơ sở GTVT, GTCC sơ, tổng kết công tác sát hạch cấp GPLX của địa phương báo cáo về Cục ĐBVN để tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT.

Điều 18. Thanh tra, kiểm tra công tác sát hạch cấp GPLX

1. Giao Vụ Tổ chức cán bộ và Lao động và Thanh tra Bộ, chủ trì và phối hợp các cơ quan hữu quan tổ chức đoàn thanh tra công tác sát hạch cấp GPLX toàn quốc 2 năm 1 lần.

2. Cục trưởng Cục ĐBVN, Giám đốc các Sở GTVT, GTCC chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức và thường xuyên kiểm tra các hoạt động về sát hạch cấp GPLX trong phạm vi được phân công.

3. Việc thanh tra, kiểm tra công tác sát hạch cấp GPLX phải tuân theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra. Trường hợp phát hiện có sai phạm trong công tác sát hạch cấp GPLX Cục trưởng Cục ĐBVN, Giám đốc Sở GTVT, GTCC kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương IV
Tổ chức thực hiện

Điều 19. Cục trưởng Cục ĐBVN chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế này.

Điều 20. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý đào tạo, cơ quan quản lý sát hạch cấp GPLX phản ánh kịp thời về Cục ĐBVN để tổng hợp báo cáo Bộ GTVT nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết. 

